THUYẾT MINH Và quy định áp dụng

đơn giá xây dựng công trình 
 phần xây dựng

(Ban hành theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25/08/2006
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

I. Nội dung đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng:

Đơn giá xây dựng cơ bản - Phần xây dựng là chỉ tiêu kinh kế kỹ thuật tổng hợp bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc, v.v...từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng.
1. Kết cấu của đơn giá:

Đơn giá xây dựng cơ bản - phần xây dựng bao gồm 11 chương:


Các nội dung công việc được đánh mã số theo đúng quy định trong các tập Định mức dự toán do Bộ Trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
2. Đơn giá xây dựng cơ bản - Phần xây dựng được xác định trên cơ sở:

· Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
· Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần lắp đặt ban hành theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
· Quyết định số 90/2005/QĐ-UB ngày 26/10/2005 về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công của UBND tỉnh Lai Châu.

· Bảng lương A1 ngành xây dựng cơ sở kèm theo Thông báo giá vật liệu quý IV/2005 số: 1048/TC-VG&XD/TB ngày 15/12/2005 của sở Tài chính - Vật giá và Sở Xây dựng và các tài liệu khác. Giá vật liệu trong đơn giá bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ cần thiết chưa có thuế giá trị gia tăng.

3. Đơn giá xây dựng công trình gồm các chi phí sau:

a. Chi phí vật liệu:

· Là chi phí các loại vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, các vật liệu luân chuyển cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí vật liệu đã bao gồm hao phí ở khâu thi công và được xác định trên cơ sở mức hao phí vật liệu trong định mức dự toán XDCB và giá thành vật liệu tại hiện trường xây lắp. Giá thành các loại vật liệu chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào.
· Giá thành vật liệu xây dựng tính trong đơn giá XDCB được áp dụng thống nhất đối với tất cả các loại hình xây lắp như dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi...

· Giá vật liệu trong đơn giá XDCB theo phụ lục số I.

b. Chi phí nhân công:
· Chi phí nhân công là chi phí tiền lương nhân công trực tiếp và công nhân phục vụ thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công, được xác định trên cơ sở mức hao phí nhân lực trong định mức dự toán xây dựng công trình và chế độ tiền lương công nhân xây dựng công trình.

· Tiền lương công nhân XDCB tính trên cơ sở:

+ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp.

+ Bảng lương A1 kèm theo Nghị định số 205/CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Tiền lương của công tác xây dựng cơ bản là bảng lương A1 ngành 8 nhóm ngành xây dựng cơ bản gồm 3 nhóm lương và bậc lương từ 1 đến 7.

+ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
+ Quy định mức lương tối thiểu đối với lương ngành XDCB tính chung là 350.000đ/tháng theo thông tư số 118/2005/TT-BLĐTB-XH  ngày 14 tháng3 năm 2005 của Bộ Lao Động thương binh  - xã hội về điều chỉnh mức lương tối thiểu và áp dụng một số khoản phụ cấp cho ngành XDCB như: phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, lương phụ, chi phí khác khoán cho người lao động.

· Cách tính lương cụ thể như sau:

· Lương cơ bản: tính bằng mức lương tối thiểu quy định đối với ngành XDCB là 350.000đ/tháng nhân với hệ số lương theo bậc, nhóm trong bảng lương A1.

· Lương phụ và phụ cấp tính theo lương cơ bản:

+ Lương phụ:

Theo nghị định số 195/CP ký ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính Phủ về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi áp dụng ở tỉnh Lai Châu có 2 mức nghỉ phép năm đối với công nhân ngành XDCB.
Nơi có phụ cấp khu vực 0,5 áp dụng nghỉ phép 12 ngày.

Nơi có phụ cấp khu vực 0,7 áp dụng nghỉ phép 14 ngày.

Như vậy số ngày nghỉ hưởng nguyên lương (phép và lễ tết) với nơi có phụ cấp khu vực 0,5 và 0,4 là 12 ngày + 8 ngày = 20 ngày, nơi có phụ cấp khu vực 0,7 là 14 ngày + 8 ngày = 22 ngày. Tính tỷ lệ: 20 ngày tương đương với 12% lương cơ bản; 22 ngày tương đương với 13,2% lương cơ bản.

+ Phụ cấp lương tính theo lương cơ bản:

Phụ cấp không ổn định sản xuất 10%, chi phí khác khoán cho người lao động 4% lương cơ bản.

· Phụ cấp lương tính theo lương tối thiểu:

+ Phụ cấp khu vực:

· Theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính - Uỷ ban dân tộc Hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực, các địa bàn có mức phụ cấp như sau:

1. Thị xã Lai Châu
:
Hệ số 0,5

2. Huyện Mường Tè
:
Hệ số 0,7: Toàn huyện;

3. Huyện Sìn Hồ
:
Hệ số 0,7: Toàn huyện;

4. Huyện Phong Thổ
:
Hệ số 0,5: Xã Khổng Lào, Mường So: Hệ số 0,7: Các xã còn lại.

5. Huyện Tam Đường: Hệ số 0,5: Gồm các xã Bản Hon, Thèn Sin, Nà Tăm, Tam Đường, Bản Bo, Thị trấn Bình Lư; Hệ số 0,7: Gồm các xã còn lại.

6. Huyện Than Uyên: Hệ số 0,4: Gồm các Thị trấn Than Uyên, Thị trấn Nông Trường; Hệ số 0,5 gồm các xã Mường Khoa, Thân Thuộc, Pắc Ta, Mường Than, Mường Mít, Nàng Cang, Tà Hừa, Mường Kim: Hệ số 0,7: Gồm các xã còn lại.
Cách tính phụ cấp khu vực: hệ số khu vực nhân với mức lương tối thiểu.


+ Phụ cấp lưu động:

Theo thông tư số: 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao Động - Thương binh Xã hội: hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp lưu động đối với tỉnh Lai Châu là tỉnh miền núi, vì vậy phải áp dụng hệ số 0,4.

Cách tính phụ cấp lưu động: Hệ số phụ cấp lưu động nhân với mức lương tối thiểu.

· Cách tính lương:

+ Cách tính lương theo hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của Nhà nước, Đảng, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp tại Thông tư số 05/TT-LĐ ngày 04 tháng 02 năm 1994 của Liên Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Bộ Tài Chính.

+ Lương và hệ số lương khu vực 0,4 tính như sau (Lkv0,4):

Lkv0,4 = Lcb + PClcb + PCltt

+ Lcb - Lương cơ bản: 350.000 đồng nhân hệ số lương theo bậc, nhóm trong bảng lương A1.

+ PClcb - Lương phụ và phụ cấp tính theo lương cơ bản:


Phụ câp không ổn định sản xuất
= 0,1   (lương cơ bản)


Lương phụ
= 0,12 (lương cơ bản)


Chi phí khác khoán trong lương
= 0,04 (lương cơ bản)

Cộng
= 0,26 (lương cơ bản)


+ PCltt - Phụ cấp tính theo lương tối thiểu:


Phụ cấp khu vực

= 0,4 (lương tối thiểu)


Phụ cấp lưu động

= 0,4 (lương tối thiểu)


Cộng
= 0,8 (lần lương tối thiểu)


+ Lương và hệ số lương khu vực 0,5 tính như sau (Lkv0,5):

Lkv0,5 = Lcb + PClcb + PCltt

+ Lcb - Lương cơ bản: 350.000 đồng nhân hệ số lương theo bậc, nhóm trong bảng lương A1.

+ PClcb - Lương phụ và phụ cấp tính theo lương cơ bản:


Phụ câp không ổn định sản xuất
= 0,1   (lương cơ bản)


Lương phụ
= 0,12 (lương cơ bản)


Chi phí khác khoán trong lương
= 0,04 (lương cơ bản)

Cộng
= 0,26 (lương cơ bản)


+ PCltt - Phụ cấp tính theo lương tối thiểu:


Phụ cấp khu vực

= 0,5 (lương tối thiểu)


Phụ cấp lưu động

= 0,4 (lương tối thiểu)


Cộng
= 0,9 (lần lương tối thiểu)


+ Lương và hệ số lương khu vực 0,7 tính như sau (Lkv0,7):

Lkv0,7 = Lcb + PClcb + PCltt

+ Lcb - Lương cơ bản: 350.000 đồng nhân hệ số lương theo bậc, nhóm trong bảng lương A1.

+ PClcb - Lương phụ và phụ cấp tính theo lương cơ bản:


Phụ câp không ổn định sản xuất
= 0,1   (lương cơ bản)


Lương phụ
= 0,132 (lương cơ bản)


Chi phí khác khoán trong lương
= 0,04 (lương cơ bản)

Cộng
= 0,272 (lương cơ bản)


+ PCltt - Phụ cấp tính theo lương tối thiểu:


Phụ cấp khu vực

= 0,7 (lương tối thiểu)


Phụ cấp lưu động

= 0,4 (lương tối thiểu)


Cộng
= 1,1 (lần lương tối thiểu)

· Tiền lương nhân công trong đơn giá XDCB là tiền lương nhân công của khu vực có hệ số phụ cấp 0,5 tính theo phương án nêu trên.
· Tiền lương trong công tác sản xuất vật liệu xây dựng như: Khai thác cát sỏi, sản xuất gạch, ngói đất sét nung, sản xuất đá ba, đá dăm, các cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất đá hộc, tấm lợp. Cách tính lương tương tự như trong xây lắp các công trình xây dựng. Bảng lương áp dụng cho công tác vật liệu xây dựng là bảng lương A1 - ngành 8 - nhóm I gồm 7 bậc.

· Tiền lương theo thang bậc của từng nhóm và từng khu vực trong phụ lục số II kèm theo.
c. Chi phí máy thi công:
· Chi phí máy thi công là hao phí sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng trong định mức dự toán xây dựng công trình và bảng ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 26/10/2005. Giá ca máy chưa tính thuế giá trị gia tăng các loại vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, năng lượng.

· Giá ca máy được xây dựng cơ bản theo phụ lục số III.
